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Phần I. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo

1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo

1.1. Tên chuyên ngành 



+ Tiếng Việt: Thủy sinh vật học



+ Tiếng Anh: Hydrobiology
1.2. Mã số chuyên ngành: 60 42 50

1.3. Tên ngành



+ Tiếng Việt: Sinh học



+ Tiếng Anh: Biology

1.4. Bậc đào tạo: Thạc sĩ

1.5. Tên văn bằng:



+ Tiếng Việt: Thạc sĩ  Sinh học



+ Tiếng Anh: Master in Biology

1.6. Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

2. Đối tượng dự thi và các môn thi tuyển

2.1. Đối tượng được đăng kí dự thi

Công dân nước CHXHCN Việt Nam có đủ các điều kiện qui định dưới đây được dự thi vào Thạc sĩ  Thủy sinh vật học.

a. Điều kiện về văn bằng:

Thí sinh phải có  một trong các văn bằng sau:


- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi. 


- Có bằng tốt nghiệp chính qui ngành gần với ngành đăng ký dự thi, đã học bổ sung kiến thức các môn học để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng. Nội dung, khối lượng (số tiết) các môn học bổ sung do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) qui định .


b. Thâm niên công tác:


- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.


- Những trường hợp còn lại phải có ít nhất hai năm (24 tháng) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự thi kể từ khi tốt nghiệp đại học (tính từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày đăng ký dự thi.


c. Các điều kiện khác:


- Thí sinh phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập và lao động theo thông tư  liên Bộ Y tế - Đại học, THCN và DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20.8/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


-  Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ, cán bộ công nhân viên đang làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp  Nhà nước, doanh nghiệp tập thể hoặc tư nhân, các tổ chức kinh tế-xã hội phải có văn bản của Thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép dự thi. Các trường hợp còn lại phải có giấy xác nhận của ủy ban Nhân dân phường nơi cư trú vào hồ sơ xin đăng ký dự thi.


- Thí sinh phải nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ trong hồ sơ và lệ phí dự thi theo quy định.
2.2. Các môn thi tuyển đầu vào


a. Môn cơ bản
:  Toán cao cấp thống kê


b. Môn cơ sở

:  Sinh học cơ sở

c. Môn Ngoại ngữ
: Trình độ B, chọn thi 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc.
Phần II. Khung chương trình đào tạo

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Về kiến thức: Thạc sỹ phải là người có kiến thức chuyên môn vững vàng, có năng lực thực hành và khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học - công nghệ và kinh tế, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Thủy sinh học.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành Thủy sinh học, người học sẽ được trang bị những kiến thức và năng lực chuyên môn như sau:

+ Những kiến thức về hình thái chức năng của thủy sinh vật

+ Những kiến thức về phân loại thủy sinh vật

+ Những kiến thức về sinh học, sinh thái học của thủy sinh vật ở các mức độ cá thể, quần thể và hệ sinh thái

+ Những kiến thức về sinh thái học các thủy vực

+ Vai trò của thủy sinh vật trong thiên nhiên và đối với con người bao gồm những thủy sinh vật có lợi, có hại.

1.2. Về năng lực: Sau khi tốt nghiệp cao học thuộc chuyên ngành Thủy sinh học, người thạc sỹ có đủ năng lực chuyên môn để làm việc trong các lĩnh vực như sau :

+ Nghiên cứu cơ bản về thủy sinh vật: điều tra cơ bản, phân loại, sinh học, sinh thái, sinh lý...

+ Nghiên cứu ứng dụng về thủy sinh vật.

+ Giảng dạy tại các trường Đại học và Cao đẳng có liên quan

+ Quản lý các đơn vị nghiên cứu hay các cơ quan quản lý chuyên môn.

1.3. Về nghiên cứu: Các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu thuộc chuyên ngành Thủy sinh học bao gồm:

+ Khu hệ Thuỷ sinh vật các thủy vực (nước ngọt, nước lợ,  nước mặn)

+ Đa dạng sinh học Thuỷ sinh vật ở nước và vấn đề bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học các thủy vực

+ Sinh học, sinh lý, sinh thái Thuỷ sinh vật

+ Sinh thái học các thủy vực và vấn đề năng suất sinh học đất ngập nước

+ Sử dụng sinh vật chỉ thị quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường nước

2. Nội dung đào tạo

2.1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số đơn vị học trình phải tích lũy 52 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung bắt buộc

: 11 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
: 26 tín chỉ, trong đó:


+ Bắt buộc: 
20 tín chỉ



+ Tự chọn :
6 tín chỉ

- Luận văn tốt nghiệp



: 15 tín chỉ

2.2. Chương trình khung
	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học

(ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ:

TS (LL/ThH/TH)
	Số tiết học: 

TS (LL/ThH/TH)
	Mã số 

các môn học tiên quyết

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	Khối kiến thức chung
	11
	
	
	

	1
	MG01
	Triết học

Phylosophy
	4
	60(60/0/0)
	180(60/0/120)
	

	2
	MG02
	Ngoại ngữ chung

Foreign language for general purposes
	4
	60(30/30/0)
	180(30/60/0/90)
	

	3
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign language for specific purposes
	3
	45(15/15/15)
	135(15/30/90)
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	26
	
	
	

	II.1.
	Các học phần bắt buộc (Compulsory subjects)
	20
	
	
	

	4
	SHTT 503
	Phân loại sinh học

Biosystematics
	3
	45 (25/0/20)
	135 (25/0/110)
	

	5
	SHTT 504
	Sinh học phân tử
Molecular Biology
	3
	45 (25/0/20)
	135 (25/0/110)
	

	6
	SHBC 501
	Hệ sinh thái rừng

Forest Ecosystem
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	7
	SHBC 502
	Sinh thái học các thủy vực

Ecology of water bodies
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	8
	SHBC 503
	Hệ sinh thái nông nghiệp 

Agro-ecosystem
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	9
	SHBC 504
	Sinh thái học quần thể

Population Ecology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	10
	SHTS 501
	Thủy sinh vật nước ngọt

Freshwater hydrobiology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	11
	SHTS 502
	Thủy sinh vật biển

Marine hydrobiology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	
	SHTS 503
	Ngư loại học

Inchthyology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	12
	II. 2 .Các học phần tự  chọn (elective subjects)
	6/12
	
	
	

	13
	SHTS 504
	Cơ sở sinh lý sinh thái thủy sinh vật

Auteco-physiological basic of hydrobiology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	14
	SHTS 505
	Năng suất sinh học các thủy vực

Bio- productivity of water bodies
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	15
	SHTS 506
	Kỹ thuật và phương pháp nghiên cứu thủy sinh vật

Research Methods and Techniques in Hydrobiology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	16
	SHTS 507
	Vi sinh vật các thủy vực

Microbiology of water bodies
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	17
	SHTS 508
	Khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Rational exploitation and protection of aquatic living resources
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	18
	SHTS 509
	Quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường nước

Monitoring and assessment water quality 
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	III
	Luận văn (Thesis)
	15
	
	
	

	
	Tổng (Total
	52
	
	
	


2.3. Danh mục tài liệu tham khảo 

	STT
	Mã 
	Môn học
	Số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

	I
	Khối kiến thức chung
	11
	

	1
	MG01
	Triết học

Phylosophy
	4
	

	2
	MG02
	Ngoại ngữ chung

Foreign language for general purposes
	4
	

	3
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign language for specific purposes
	3
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:
	26
	

	II.1.
	Các học phần bắt buộc:
	20
	

	4
	SHTT 501
	Phân loại sinh học
	3
	1. Charles Jeffrey, 1977. Biological Nonmenclature. Edward Arnold.

2. Crampton, J.M., 1997. Molecular Biology of Disease vectors, Academic Press, London and New York.

3. Ferguson, A., 1980. Biochemical Systematics and Evolution, Blackie, Glasgow and London.

4. Greuter, W. (ed.), 1994. International Code of Botanical Nonmenclature (Tokyo code). Konigstein.

5. House of Lords Select Committee on Science and Technology, 1992. Systematic Biology Research. Her Majesty’s Stationary Office, London. 

6. Mayr, E., 1971. Populations, Species, and evolution: an abridgement of animal species and evolution, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

	
	
	
	
	7. Mayr, E. and Ashlock, P.D., 1991. Principles of Systematic Zoology, IIed. Mc Graw-Hill, New York.

8. Pateron, H.E.H., 1993. Evolution and the Recognition Concept of Species, The Johns Hopkins University Press, Baltomore and London.

9. Service, M.W.(ed.), 1988. Biosystematics of Haematophagous Insects, Systematics Association, Oxford. 

10. Sivaratan, V.V., 1985. Introduction to Principles of Plant Taxonomy.

11. State, C.A., 1980. Plant Taxonomy and Biosystematics. Edward Arnold.

12. XX General Assembly of the International Union of Biological Sciences, 1985. International code of Zoological Nonmenclature, third edition, University of California Press Berkley and Los Angeles

	5
	SHTT 502
	Sinh học phân tử 
	3
	1. Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Watson, J. D., 1994. Molecular Biology of the cell (Third edition). Garland Publishing, Inc., New York and London.. 

2. Darnell, J., Lodish, H., Baltimore, D., 1990. Molecular Cell Biology (Second edition). Scietific American Books, Inc. New York.

3. Erlich, H.A., 1989. PCR-Technology: Principles and Applications for DNA Amplification. Stockton Press.

4. Innis, M.A., Gelfand, D., Sninsky, J.J., White, T.J., 1990. PCR Protocals. A guide to Methods and Applications. Academic Press, Inc.

5. Lewis, B., 1994. Genes V. Oxford University Press.

6. Old, R.M. and Primrose, S.B., 1994. Principles of Gene Manipultion. An Introduction to Genetic Enginering (Firth edition). Blackwell Science Ltd.

7. Rolfs, A., Schuller, I, Finckh, U., Weber-Rolfs, I., 1992. PCR: Clinical Diagnostics and Research. Springer-Verlag, berlin Heidelberg.

8. Suzuki, D.T., Fraffiths, A.J.F., Miler, J.H., Lewontin, R.C., 1989. An introduction to Genetic Analysis (Fourth edition). Freeman and Company, New York.

9.  Wilson, J. and Hunt, T., 1994. Molecular Biology of the Cell. The problems Book (Revised edition). Garland Publishing, Inc. New York and London.

	6
	SHNC 501
	Hệ sinh thái rừng
	2
	1. Hoàng Hoè (chủ biên), 1998. Bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng Việt Nam. NXB Giáo dục Hà Nội.

2. Thái Văn Trừng, 1978. Thảm thực vật rừng Việt Nam. NXB KHKT Hà Nội.

3. David Attenborough, 1990. The last rain forests. Misschell Beazley in assocation with IUCN: the World Conservation Union.

4. Richard P. W., 1997. Rừng mưa nhiệt đới.

	7
	SHNC 502
	Sinh thái học các thủy vực
	2
	1. Bộ thủy sản, 1997. Nguồn lợi thủy sản Việt nam, NXB Hà Nội.

2. Vũ Trung Tạng, 1994. Các hệ sinh thái cửa sông Việt nam. NXB KHKT Hà Nội.

3. Vũ Trung Tạng, 1997. Biển Đông: Tài nguyên tự nhiên và môi trường, Hà Nội.

4. Đặng Ngọc Thanh, 1974. Thủy sinh vật đại cương. NXB ĐHTHCN, Hà Nội.

5. Trần Thất và Nguyễn Đức Nhật, 1980. Khái quát địa lý thủy văn sông ngòi Việt nam. Tổng cục KTTV, Hà Nội.

6. Mc Connell R. H. Lowe, 1997. Ecology of Fishes in Tropical waters. The Inst. of Biology's studies in Biology, N​​​​o76, Edward Arnold.

7. George K. Reid, 1961. Ecology of Tnland and Estuaries. Rienhol Publi Corp., New York  London.

8. Konstantinov A. X., 1984. Obshaja Hydrobiologia. V­shaja Shkola. Moskva.

9. Wetzel Rober G., 1983. Limnology (2​​​​​ nd Ed.). Philadelphia. NewYork Chicago Toronto.

	8
	SHNC 503
	Hệ sinh thái nông nghiệp 
	2
	1. Cao Liêm, Trần Đức Viên, 1990. Sinh thái học nông nghiệp và bảo vệ môi trường, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp.

2. Rambo A. Terry, 1990. Hệ sinh thái nông nghiệp Trung du miền Bắc Việt Nam. Bangkok, Thailand.

3. Phát triển hệ thống canh tác. NXB. Nông nghiệp, Hà Nội, 1995.

4. Phạm Bình Quyền và Trần Đức Viên, 1997. Hệ thống nông nghiệp và phương hướng đánh giá nhanh nông thôn. Giáo trình sau Đại học, CRES, Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Lê Văn Khoa, 1997. Chiến lược phát triển nông thôn và những vấn đề về đất ở Vịệt Nam. Giáo trình sau Đại học, CRES, Đại học Quốc gia Hà Nội.

	9
	SHNC 504
	Sinh thái học quần thể
	2
	1. Andrewartha, H.G., 1970. Introduction to the study of animal populations, Chapman and Hall.

2. Begon M. and Mortimer, M., 1986. Population  ecology, Blackwell scientific Publication.

3. Caughley, G., 1980. Analysis of Vertebrate Population, Jonh Wiley & Sbns.

4.  Putman, R.J., 1994. Community Ecology, Chapman & Hall.

5. Svirezhep, Yu.M. & Logofet, D.O., 1983. Stability of biological communities. Mir Publishers. Moscow.

	10
	SHTS 501
	Thủy sinh vật nước ngọt
	2
	1. Đặng Ngọc Thanh,1974. Thủy sinh học đại cương. NXB ĐH & THCN, Hà Nội.

2. Đặng Ngọc Thanh,1980. Khu hệ động vật không xương sống nước ngọt Bắc Việt nam. NXB KHKT Hà nội .

3. Đặng Ngọc Thanh, Thái Trần Bái, Phạm Văn Miên, 1980. Định loại động vật không xương sống nước ngọt Bắc Việt nam. NXB KHKT Hà nội.

4. Brian Moss, 1980. Ecology of Freshwaters. Blackwell scientific Publication Oxford London Ediburgh Boston Melbourne.

5. Peter K. L. NG, 1991. Freshwater life in Singapore, Publisher by Singapore Scien center.

6. Wetzel R. G, 1983. Limnology. Second edition salinders colleger publishing.

	11
	SHTS 502
	Thủy sinh vật biển
	2
	1. Bộ thủy sản, 1974. Nguồn lợi thủy sản Việt Nam. NXB KHKT Hà Nội.

2. Đặng Ngọc Thanh, 1974. Thủy sinh học đại cương. NXB Đại học, Hà nội.

3. Vũ Trung Tạng, 1979. Nguồn lợi sinh vật biển Đông. NXB KHKT, Hà nội.

4. Vũ Trung Tạng, 1986. Đời sống sinh vật biển. NXB KHKT - Hà nội.

5. Vũ Trung Tạng, 1994. Các hệ sinh thái cửa sông Việt Nam. NXB KHKT - Hà nội.

6. Viện Khoa học Việt Nam, 1994. Chuyên khảo biển Việt Nam - Tập IV. Sinh vật biển. NXB KHKT - Hà Nội.

7. Vinogradov M. E., 1977. Sinh học hải dương (bản tiếng Nga) .Tập I, II.
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2. Vũ Trung Tạng, 1997. Sinh thái học thủy vực (GT). Trường ĐHKHTN (sắp xuất bản).
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	Cơ sở sinh lý sinh thái thủy sinh vật
	2
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	Kỹ thuật và phương pháp nghiên cứu thủy sinh vật
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	1. Đặng Ngọc Thanh (chủ biên), 1980. Thực tập động vật không xương sống. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà nội.

2. Đặng Ngọc Thanh, 1974. Thủy sinh học đại cương. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà nội.
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5. Southwood T.R.E., 1966. Ecologycal Methods, Chapman and hall, London.
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4. Wastewater Engineering, Treatment, Disposal and Reuse, 1991. Metcaulf & Eddy, Inc. 3rd Ed, rev. by G. Tchobanoglous & F. L. Burton, Mc. Graw- Hill, Inc.
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	1.  Begon M. and Mortimer M., Population Ecology: A Unified Study of Animals and Plants, 2nd ed. Blackwell Scientific Publications, Oxford, ;1986, 201 p.

2. Caughley G., Analysis of Vertebrate Populations, A Wiley-Interscience Publication, John Wiley & Sons Ltd, 1980, 205 p.

3. Cushinh D.H., Fisheries Biology. A Study in Population Dynamics.     The University of Wiscosin Press, 1968, 200 p.

4. English S., Wilkinson C. and Baker V., Survey Manual for Tropical Marine Resources.  2nd Edtion, Australian Insitute of Marine Science, Townsville, 1997, 390 p.
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6. Hastings A., Population Biology. Concepts and Models, Springer-Verlag New York, Inc. 1997, 220 
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13. Đặng Ngọc Thanh, 1974. Thủy sinh học đại cương. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà nội.
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2. Đặng Ngọc Thanh, 1974. Thủy sinh học đại cương. NXB ĐH & THCN Hà nội .
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4. Mai Đình Yên, 1990. Cơ sở sinh thái học. ĐHTH Hà nội.

5. Nguyen Xuan Quynh, Mai Dinh Yen, Cliver Pinder and Steve Tilling, 2000. Biological Surveillance of Freshwater, Using Macroinvertebrate, A Practical Manual and Identification Key for use in Vietnam, Darwin initiative, Field Studies Council, U.K.: 103 pp.

6. Hellawell J. M., 1989. Biological indicators of Freswater Pollution and Enviromental management. Elsevies applied Science. London New York.

7. Brown A. L., 1987. Freshwater Ecology Heinemann Educational Books, London.
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2.4. Đội ngũ giảng dạy

	STT
	Mã 
	Môn học
	Số tín chỉ
	Cán bộ giảng dạy

	
	
	
	
	Học hàm, học vị
	Họ và tên
	Chuyên ngành 

đào tạo
	Đơn vị công tác

	I
	Khối kiến thức chung
	11
	
	
	
	

	1
	MG01
	Triết học
	4
	
	
	
	

	2
	MG02
	Ngoại ngữ chung
	4
	
	
	
	

	3
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	3
	
	
	
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:
	26
	
	
	
	

	II.1.
	Các học phần bắt buộc:
	20
	
	
	
	

	4
	SHTT 501
	Phân loại sinh học
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	PGS. TS.,
	Trịnh Đình Đạt
	
	§HKHTN

	
	
	
	
	GS. TSKH
	Nguyễn Nghĩa Thìn
	Thực vật học
	§HKHTN

	5
	SHTT 502
	Sinh học phân tử 
	3
	TS.,
	Võ Thương Lan
	
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS. TS.,
	Phan Tuấn Nghĩa
	
	§HKHTN

	6
	SHBC 501
	Hệ sinh thái rừng
	2
	GS. TSKH
	Nguyễn Nghĩa Thìn
	Thực vật học
	§HKHTN

	
	
	
	
	TS.,
	Trần Đình Nghĩa
	
	§HKHTN

	7
	SHBC 502
	Sinh thái học các thủy vực
	2
	GS. TS.,
	Vũ Trung Tạng
	Ngư loại học

Sinh thái học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS. TS.,
	Nguyễn Xuân Quýnh
	Động vật học

Thủy sinh vật học
	§HKHTN

	8
	SHBC 503
	Hệ sinh thái nông nghiệp 
	2
	PGS. TS.,
	Phạm Bình Quyền
	Côn trùng học

Sinh thái học
	§HKHTN

	
	
	
	
	GS. TS.,
	Nguyễn Viết Tùng
	Côn trùng học
	§HNN

	9
	SHBC 504
	Sinh thái học quần thể
	2
	PGS. TS.,
	Nguyễn Xuân Huấn  
	Ngư loại học

Sinh thái học
	§HKHTN

	10
	SHTS 501
	Thủy sinh vật nước ngọt
	2
	PGS. TS.,
	Nguyễn Xuân Quýnh
	Động vật học

Thủy sinh vật học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS.TS.,
	Nguyễn Xuân Huấn  
	Ngư loại học

Sinh thái học
	§HKHTN

	
	
	
	
	GS. TSKH
	Nguyễn Nghĩa Thìn
	Thực vật học
	§HKHTN

	
	
	
	
	TS.,
	Đặng Thị Sy
	Thực vật học
	§HKHTN

	11
	SHTS 502
	Thủy sinh vật biển
	2
	GS. TS.
	Vũ Trung Tạng
	Ngư loại học

Sinh thái học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS. TS.
	Nguyễn Xuân Quýnh
	Động vật học

Thủy sinh vật học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS. TS.
	Nguyễn Xuân Huấn  
	Ngư loại học

Sinh thái học
	§HKHTN

	
	
	
	
	TS.
	Nguyễn Huy Yết
	Thủy sinh vật học
	Phân viện NC biển HP

	12
	SHTS 503
	Ngư loại học
	2
	GS. TS.,
	Vũ Trung Tạng
	Ngư loại học

Sinh thái học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS.TS.,
	Nguyễn Xuân Huấn  
	Ngư loại học

Sinh thái học
	§HKHTN
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	13
	SHTS 504
	Cơ sở sinh lý sinh thái thủy sinh vật
	2
	PGS. TS.,
	Nguyễn Xuân Quýnh
	Động vật học

Thủy sinh vật học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS. TS.,
	Nguyễn Xuân Huấn  
	Ngư loại học

Sinh thái học
	§HKHTN

	14

	SHTS 505
	Năng suất sinh học các thủy vực
	2
	PGS. TS.,
	Nguyễn Xuân Quýnh
	Động vật học

Thủy sinh vật học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS. TS.,
	Nguyễn Xuân Huấn  
	Ngư loại học

Sinh thái học
	§HKHTN

	
	
	
	
	TS.,
	Nguyễn Huy Yết
	Thủy sinh vật học
	Phân viện NC biển HP

	15
	SHTS 506
	Kỹ thuật và phương pháp nghiên cứu thủy sinh vật
	2
	PGS. TS.,
	Nguyễn Xuân Quýnh
	Động vật học

Thủy sinh vật học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS. TS.,
	Nguyễn Xuân Huấn  
	Ngư loại học

Sinh thái học
	§HKHTN

	16
	SHTS 507
	Vi sinh vật các thủy vực
	2
	PGS. TS.,
	Kiều Hữu ảnh
	Vi sinh vật học
	§HKHTN

	17
	SHTS 508
	Khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản
	2
	GS. TS.,
	Vũ Trung Tạng
	Ngư loại học

Sinh thái học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS.TS.,
	Nguyễn Xuân Huấn  
	Ngư loại học

Sinh thái học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS. TS.,
	Nguyễn Xuân Quýnh
	Động vật học

Thủy sinh vật học
	§HKHTN

	18
	SHTS 509
	Quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường nước
	2
	PGS. TS.,
	Nguyễn Xuân Quýnh
	Động vật học

Thủy sinh vật học
	§HKHTN


2.5. Tóm tắt nội dung môn học

1. Phân loại sinh học

Môn học tiên quyết: Động vật học; Thực vật học; Vi sinh vật học; Di truyền học; Tế bào học; Sinh hóa học.
Tóm tắt nội dung:

Các xu hướng hiện đạt trong phân loại học động vật: phân loại sinh học, phân loại học số lượng, phân loại học vi hình thái, phân loại học tế bào, phân loại học sinh hóa và phân loại học phân tử; các ưu điểm và hạn chế và sự áp dụng của chúng; mối liên quan giữa các phương pháp phân loại cổ điển và hiện đại; phân loại các nhóm côn trùng có ý nghĩa đặc biệt: côn trùng tuyền bệnh và côn trùng kiểm dịch

2. Sinh học phân tử 

Môn học tiên quyết: Di truyền học; Sinh hóa học; Tế bào học;  Sinh học phát triển.

Tóm tắt nội dung:

Phân tích ở mức độ phân tử các phản ứng sinh học, các quá trình điều khiển, kiểm soát chúng xảy ra trong tế bào, trong quá trình phát triển, phân chia, trong phản ứng miễn dịch cũng như nguồn gốc của ung thư ở sinh vật prokariot cũng như sinh vật eukariot.  Đưa ra các phương pháp, các kỹ thuật hiện đại để nghiên cứu và giải quyết những vấn đề nóng bỏng của sinh học.

3. Hệ sinh thái rừng

Môn học tiên quyết: Thực vật học;  Động vật học;  Sinh thái học.
Tóm tắt nội dung:

Định nghĩa; vai trò của hệ sinh thái rừng đối với tự nhiên và xã hội; các đặc trưng của hệ sinh thái rừng nhiệt đới; phân loại hệ sinh thái rừng; rừng Việt Nam

4. Sinh thái học các thủy vực

Môn học tiên quyết: Động vật học; Thực vật học; Ngư loại học; Thủy sinh học đại cương.
Tóm tắt nội dung:

Các nguyên lý sinh thái học của các thủy vực; các đặc trưng của đời sống các thủy sinh vật trong các quần thể, quần xã và các hệ sinh thái các thủy vực; Phân loại các hệ sinh thái ở nước: hệ sinh thái nước chảy (suối, sông), nước đứng (hồ chứa nước nhân tạo, tự nhiên), hệ sinh thái ven biển

5. Hệ sinh thái nông nghiệp 

Môn học tiên quyết: Động vật học; Thực vật học; Côn trùng học đại cương; Côn trùng học nông nghiệp; Sinh thái học.
Tóm tắt nội dung:

Các khái niệm cơ bản và phương pháp nghiên cứu; sinh thái học với sự phát triển nông nghiệp; đặc điểm sinh thái học của các nền sản xuất nông nghiệp và vấn đề phát triển bề vững; nguyên lý, nội dung và nguyên tắc tiếp cận và điều khiển các hệ sinh thái nông nghiệp; các hệ sinh thái nông nghiệp của Việt nam.

6. Sinh thái học quần thể

Môn học tiên quyết: Sinh thái học;  Động vật học; Thực vật học; Thống kê sinh học.
Tóm tắt nội dung:

Phân tích các quần thể động vật và thực vật; sự đáp ứng của các cá thể với môi trường vô sinh và hữu sinh; chọn lọc tự nhiên và những sự thay đổi quần thể; phân tích sự tăng trưởng và cấu trúc tuổi của quần thể, và cơ chế điều hòa tự nhiên; những sự tương tác trong quần thể; tính đa dạng và tính bền vững của quần thể; dòng năng lượng trong quần xã.

7. Thủy sinh vật nước ngọt

Môn học tiên quyết: Thủy sinh học đại cương ; Sinh thái học thuỷ vực ; Sinh thái học quần thể.
Tóm tắt nội dung:

Khu hệ thủy sinh vật nước ngọt trên thế giới và ở Việt nam. Giới thiệu các nhóm động vật, thực vật nước ngọt chủ yếu: Động vật nổi, động vật đáy, thực vật nổi, thực vật đáy, bao gồm các đặc điểm sinh thái, sinh học và đặc điểm thích ứng của nó với các sinh cảnh và thủy vực.

8. Thủy sinh vật biển

Môn học tiên quyết: Thực vật học; Động vật học; Thủy sinh học đại cương Sinh thái học quần thể; Sinh thái học các thuỷ vực.
Tóm tắt nội dung:

Đặc điểm của khu hệ sinh vật biển. Giới thiệu các nhóm sinh vật biển: Động vật nổi, Động vật đáy, Thực vật nổi, Thực vật đáy (Sinh học, sinh thái học). Đặc điểm phân bố của khu hệ sinh vật biển thế giới và Việt nam. Vấn đề khai thác và bảo vệ nguồn lợi sinh vật biển.

9. Ngư loại học

Môn học tiên quyết: Động vật có xương sống; Thủy sinh học đại cương; Sinh thái học; Sinh thái học quần thể; Sinh thái học các thuỷ vực.
Tóm tắt nội dung:

Giới thiệu về hình thái giải phẫu cấu tạo cơ thể cá. Phân loại và phân bố của cá trong thiên nhiên. Sinh thái học cá và vai trò của cá trong hệ sinh thái và đời sống con người
10.  Cơ sở sinh lý sinh thái thủy sinh vật

Môn học tiên quyết: Sinh lý học;  Thủy sinh học đại cương; Sinh thái học quần thể;  Sinh thái học các thuỷ vực.
Tóm tắt nội dung:

Cường độ trao đổi khí, cường độ dinh dưỡng của thuỷ sinh vật liên quan với các yếu tố môi trường. Điều hoà thẩm thấu và điều hoà Ion của thủy sinh vật. Đặc tính nguồn nước bị nhiễm bẩn và mối liên quan của nó đối với đời sống sinh vật ở nước.

11. Năng suất sinh học các thủy vực

Môn học tiên quyết: Thủy sinh học đại cương; Thủy sinh vật biển ; Sinh thái học quần thể ; Sinh thái học các thuỷ vực.
Tóm tắt nội dung:

Khái quát về sinh thái học quần thể sinh vật ở nước. Các khái niệm về năng suất sinh học. Các nguyên tắc cơ bản và các phương pháp tính toán xác định năng suất sinh học các thủy vực.

12.  Kỹ thuật và phương pháp nghiên cứu thủy sinh vật

Môn học tiên quyết: Thủy sinh vật nước ngọt ; Thủy sinh vật biển ; Thủy sinh học đại cương ; Sinh thái học các thuỷ vực.
Tóm tắt nội dung:

Phương pháp và kỹ thuật thu thập vật mẫu và số liệu khoa học ngoài hiện trường. Các phương pháp phân tích và xử lý số liệu trong phòng thí nghiệm. Phương pháp viết báo cáo khoa học.

13.  Vi sinh vật các thủy vực

Môn học tiên quyết: Vi sinh vật học; Thủy sinh học đại cương; Sinh thái học các thuỷ vực.
Tóm tắt nội dung:

Nêu lên các loại sinh cảnh và sự phân bố của vi khuẩn và nấm trong các nguồn nước. ảnh hưởng của các nhân tố lý hoá học, sinh học đến vi sinh vật và nấm trong vòng tuần hoàn vật chất, làm xuất hiện các khoáng chất, đánh giá chất lượng nước uống và gây ô nhiễm  nguồn nước.

14.  Khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Môn học tiên quyết: Ngư loại học; Thuỷ sinh học đại cương; Sinh thái học các thuỷ vực.
Tóm tắt nội dung:

Trên cơ sở các kiến thức về các quy luật sinh trưởng, sinh sản, dinh dưỡng của các cá thể trong quần thể và các nguyên lý về biến động nguồn lợi thuỷ sản dưới tác động của các yếu tố môi trường tự nhiên và hoạt động khai thác của con người, môn học đi sâu giải quyết các vấn đề liên quan đến hai quá trình chính làm thay đổi trữ lượng và khả năng khai thác các nguồn lợi thuỷ sản là: quá trình tử vong tự nhiên và tử vong khai thác đối ngược với quá trình tái sinh trữ lượng và lượng bổ sung. Từ đó, môn học phân tích sâu hơn về biến động số lượng và khả năng tự điều chỉnh kích thước của các quần thể bị khai thác. Cuối cùng, giáo trình giới thiệu các mô hình đánh giá tình trạng trữ lượng và dự báo khả năng khai thác đang được áp dụng phổ biến hiện nay nhằm phục vụ cho việc quản lý nghề cá hợp lý và bảo vệ nguồn lợi nhằm khai thác  bền vững.

15.  Quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường nước

Môn học tiên quyết: Thủy sinh học đại cương ; Sinh thái học các thuỷ vực ; Thủy sinh vật nước ngọt ; Côn trùng ở nước.
Tóm tắt nội dung:

Giới thiệu chung về sinh thái học nước ngọt và vấn đề ô nhiễm nguồn nước. Vai trò của một số nhóm thủy sinh vật trong việc sử dụng chúng làm sinh vật chỉ thị giám sát và đánh giá chất lượng nước. Phương pháp khảo sát và đánh giá chất lượng nước bằng sinh vật chỉ thị.
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